GÓP ý SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 12 CƠ BẢN

                                                GV:HOÀNG THỊ HỒNG CẦM

                                                 A. đặt vấn đề

Qua thực tế giảng dạy toàn cấp học phổ thông theo chương trình, sách giáo khoa mới, đặc biệt là SGK Giải tích và Hình học 12 cơ bản xuất bản năm 2008, đối chiếu với chương trình, sách giáo khoa hợp nhất năm 2000 và các yêu cầu đổi mới SGK trung học phổ thông, bản thân tôi đã rút ra một số vấn đề cần phải đưa ra thảo luận cùng tổ chuyên môn và qua đó có thể đóng góp một vài ý kiến đề xuất đối với tập thể tác giả với mong muốn chương trình, SGK sau khi chỉnh lý sẽ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu dạy và học.

B. phần Nội dung

1. Về cấu trúc của sách và phân phối thời lượng:

a) Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản so với sách hợp nhất năm 2000 được bổ sung thêm 2 chương: Chương II: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit và Chương VI: Số phức. Việc đưa thêm 2 chương này vào phù hợp với thời lượng và đặc biệt, chuyển xuống lớp 11 hai chương: chương I: Đạo hàm và chương IV: Đại số tổ hợp tạo điều kiện về thời gian để học sinh được học trước hai chương này, phục vụ cho 2 môn Sinh học và Vật lý. Điều đó phù hợp với tính liên môn của hệ thống chương trình.

+ Trong mỗi chương, sau trang giới thiệu tên chương, hình biểu trưng của chương, tóm lược nội dung của chương là các bài học truyền tải nội dung chi tiết và cuối cùng là phần câu hỏi và bài tập ôn tập chương.

+ Cuối mỗi bài học đều có câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức và kỹ năng đặt ra trong bài học đó. đôi chỗ còn có thể có bài đọc thêm hay “Em có biết” để mở rộng kiến thức và tăng thêm sự hấp dẫn của bài học.
+ Sau một số bài học, sách còn giới thiệu một số bài tập luyện tập nhằm củng cố và gắn kết các kiến thức trong các bài học trước đó tạo điều kiện cho các em được nâng cao kiến thức. 

b) Sách giáo khoa hình học 12 cơ bản có sự thay đổi: Chuyển chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng xuống lớp 10,  thay vào là đưa thêm hai chương: chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng và chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. Đây là đổi mới rất phù hợp nhằm tạo điều kiện cho học sinh học liên tục phần hình học không gian tổng hợp xong chuyển sang hình giải tích không gian, làm cho học sinh dễ vận dụng khi ứng dụng.

+ Ngoài những ưu điểm như sách Giải tích vừa nêu trên, sách hình học 12 cơ bản cuối mỗi chương, phần ôn tập còn có tóm tắt các kiến thức cần nhớ, đưa ra một số câu hỏi để học sinh tự kiểm tra chính mình và giúp nhau tự kiểm tra.

+ Cuối sách giáo khoa còn có thêm phần ôn tập cuối năm gồm các câu hỏi mang tính trắc nghiệm và bài tập tự luận. 

2. Về nội dung: 

A. Giải tích: 

chương I: ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ   đồ thị của hàm số.

+ Phần khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: về trình tự trình bày vẫn giữ nguyên như sách cũ nhưng bỏ bớt phần “cung lồi, cung lõm và điểm uốn’’ nhằm giảm tải cho học sinh ban cơ bản. Nhưng trong quá trình giảng dạy, tôi thấy nếu không được học phần này học sinh khó vẽ đồ thị hơn và đồ thị thiếu chính xác. Sách giáo khoa giải tích 12 có trình bày mục này trong bài đọc thêm nhưng không có thời gian nên học sinh hầu như không để ý đến . Vì vậy giáo viên cần trình bày tóm tắt và ngắn gọn mục này để học sinh nắm bắt nội dung cơ bản nhằm chính xác hóa việc vẽ đồ thị hàm số. Đây có thể là một hạn chế mà tôi thiết nghĩ là nên phục hồi lại.

+ Một thay đổi của SGK giải tích 12 cơ bản là chỉ khảo sát và vẽ đồ thị ba loại hàm số là y = ax3 + bx2 + cx + d; y = ax4 + bx2 + c và 
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[image: image2.wmf]++

=

+

2

axbxc

y

dxe

.

+ Việc tìm tiệm cận được chính xác hóa nhờ sách giáo khoa Đại số và giải tích 11 đã phân biệt các giới hạn tại 
[image: image3.wmf]+¥

 và 
[image: image4.wmf]-¥

, cũng như các giới hạn 
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. Vì vậy khi tìm tiệm cân ngang của hàm số f, trước đây chỉ phải tìm một giới hạn 
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, nay phải xét cả hai giới hạn 
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. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang nếu ít nhất một trong hai giới hạn đó là tồn tại. Nếu hai giới hạn đó khác nhau thì đồ thị sẽ có hai tiệm cận ngang, ngược lại thì có một tiệm cận ngang nếu hai giới hạn trùng nhau. 

+ Cũng hoàn toàn tương tự đối với  tiệm cận đứng.

+ Đặc biệt phần này bỏ qua cách tìm đường tiệm cận xiên và không khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phân thức 
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 nhằm giảm tải cho học sinh ban cơ bản là phù hợp.
+ Sách mới quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề : tương giao của hai đồ thị, vấn đề tiếp tuyến và dùng đồ thị để biện luận số nghiệm của một phương trình là những vấn đề thiết thực. Còn những vấn đề khác sách không đề cập đến trong lý thuyết cũng như bài tập nhằm giảm tải cho học sinh là phù hợp.

+ Việc đưa vào những bài đọc thêm nhằm bổ sung những kiến thức bổ ích cho học sinh nhưng không nằm trong phân phối chương trình, vì vậy không gây nặng nề cho các tiết lên lớp của giáo viên.

chương II: hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

+ Sách giáo khoa đã đưa ra công thức lãi kép là một trong những vấn đề thực tiễn có liên quan đến khái niệm lũy thừa có nhiều ứng dụng. Đây cũng là cơ hội để đưa ra số e một cách tự nhiên.

+ So với các SGK trước đây, SGK Giải tích 12 cơ bản chú ý hơn đến vấn đề lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên nhằm tăng cường tính thực tiễn của chương này vì hai loại này có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn.

+ Trong chương trình cũ đồ thị của hàm số mũ, hàm số lũy thừa và hàm số logarit được vẽ một cách thủ công bằng cách xác định các điểm đặc biệt rồi nối lại. Nhưng một đổi mới của sách GT12 cơ bản là do học chương này sau khi đã học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số nên việc khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số này chính xác và đầy đủ hơn.

+ Cách trình bày hàm số lũy thừa ngay sau lũy thừa và hàm số logarit ngay sau logarit là hợp logic và giúp cho việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng tốt hơn.

+ Do không được học về hàm số ngược nên học sinh không nhận thấy mối quan hệ giữa hàm số mũ và hàm số logarit, vì vậy trong quá trình giảng dạy giáo viên cho học sinh vẽ đồ thị của hai hàm số trên với cùng cơ số để thấy được mối quan hệ đó.

+ Việc giải phương trình, bất phương trình mũ và logarit chỉ giới thiệu một số phương pháp giải cơ bản, đơn giản và phổ biến nhất, thường được sử dụng khi tính toán, hạn chế dùng phương pháp hàm số nhằm giảm tải phù hợp với học sinh ban cơ bản là hợp lí. 

chương III: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

+ Trước đây, trong SGK 2000 và trong sách thí điểm, ký hiệu 
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 dùng để chỉ họ tất cả các nguyên hàm của hàm f(x). trong SGK Giải tích 12 nâng cao, ký hiệu 
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 còn dùng để chỉ một nguyên hàm bất kỳ của hàm f(x). Tức là 
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 là một hàm thông thường chứ không phải là một tập hợp nữa. Do vậy nếu F là một nguyên hàm của hàm số f thì 
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 = F(x) + C. Ký hiệu này phù hợp.

+ Trong các sách trước đây, bảng nguyên hàm của các hàm số cơ bản được suy trực tiếp từ kết quả đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản, phần tính chất của nguyên hàm có đề cập đến nguyên hàm của hàm số hợp. Vì vậy trong bảng các nguyên hàm được chia thành hai phần trong đó có phần nguyên hàm của các hàm số hợp. Trong SGK Giải tích 12 cơ bản bỏ tính chất nguyên hàm của hàm hợp và bổ sung vào trong bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp phần nguyên hàm của các hàm số lượng giác có chứa hằng số k như 
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 hơi rườm rà vả lại cũng không tổng  quát hóa được cho hàm hợp. Phần này nên chăng thay đổi lại như SGK hợp nhất 2000 nhưng có thể trong bảng nguyên hàm các hàm số thường gặp thì bỏ bớt phần nguyên hàm của hàm số hợp.
chương IV: số phức

Chương này thực ra so với các SGK trước đây thì không hoàn toàn mới nhưng so với SGK hợp nhất năm 2000 thì đây là chương mới được đưa vào SGK Giải tích 12 cơ bản với mục đích hoàn thiện hệ thống các tập hợp số cho học sinh phổ thông. Vì vậy SGK đưa vào chương với những nội dung nhẹ nhàng và rất cơ bản. Các bài tập phần này cũng chỉ có ý nghĩa minh họa và làm cho bài học thêm hấp dẫn. Tôi nghĩ nôi dung như vậy là phù hợp với đối tượng học sinh.

B. hình học: 

CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN.

+ SGK hình học 12 cơ bản trình bày các nội dung rất cơ bản, nhẹ nhàng và trực quan giúp học sinh nắm được các khái niệm về khối đa diện, thể tích của chúng và các tính chất đơn giản. Hầu như các công thức và tính chất đều đưa ra không chứng minh chỉ cho học sinh thừa nhận, giảm nhẹ tính hàn lâm do vậy không gây nặng nề cho học sinh. Lượng bài tập phù hợp và cơ bản.

+ Để xây dựng khái niệm hai hình bằng nhau, sách trình bày một cách sơ lược và ngắn gọn về các phép dời hình trong không gian, không đi sâu nghiên cứu các tính chất của các phép dời hình đó như sách hình học 12 nâng cao là phù hợp với học sinh ban cơ bản.

CHƯƠNG II: MẶT NÓN – MẶT TRỤ - MẶT CẦU.

+ Khái niệm mặt tròn xoay được trình bày đơn giản, dễ hiểu và trực quan. Từ đó có thể suy ra được định nghĩa của mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay do vậy SGK hình học 12 trình bày theo thứ tự có sự đổi mới đó là: mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và khác với thứ tự trình bày so với SGK hình 12 nâng cao.

+ Các công thức tính diện tích xung quanh của các mặt tròn xoay và thể tích các khối tròn xoay đa số cho học sinh thừa nhận do vậy học sinh rất khó nhớ để áp dụng. Trong quá trình dạy các công thức này giáo viên cần minh họa trực quan, chẳng hạn có thể cho học sinh thấy mối liên hệ giữa diện tích các mặt cong và hình trải phẳng của nó.

+ Mặt cầu được nghiên cứu dưới dạng một loại mặt tròn xoay nên được đưa ra sau phần mặt nón và mặt trụ. Ở cuối chương có bài đọc thêm để học sinh tham khảo rất thực tiễn và phù hợp với học sinh, làm cho học sinh thấy hứng thú và liên hệ với thực tế cuộc sống và phục vụ tốt hơn cho môn địa lí khi học về quả địa cầu, mang tính chất liên môn.
chương III: phương pháp tọa độ trong không gian

+ Một thay đổi của SGK hình học 12 ban cơ bản là không có phép toán tích có hướng của hai vectơ nhằm giảm tải cho học sinh, nội dung này chỉ được đề cập rất đơn giản và nhẹ nhàng trong việc tìm vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng khi cho hai vec tơ có giá song song hoặc trùng với mặt phẳng. Vì vậy đã hạn chế các ứng dụng quan trọng của tích có hướng trong giải toán hình học. Tôi thiết nghĩ nên trình bày nội dung tích có hướng của hai vectơ đầy đủ hơn để học sinh có thêm công cụ để giải toán.

+ Chính vì vậy, sách cũng không trình bày các công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và giữa hai đường thẳng chéo nhau vì chúng rất phức tạp và khó nhớ, đây là một thay đổi nhằm giảm tải theo tôi nghĩ là phù hợp.

+  SGK hình học 12 cơ bản cũng không trình bày kiến thức về góc trong không gian, tôi nghĩ là nên bổ sung phần này vào vì nó không khó mà lại có ý nghĩa trong thực tiễn.

+ SGK Hình học 12 cơ bản không trình bày phương trình tổng quát của đường thẳng mà chỉ nói đến phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng thôi, tôi cho rằng đây là một thay đổi phù hợp với đối tượng học sinh ban cơ bản . 
+ SGK không trình bày chùm mặt phẳng và phương trình của nó. Bởi vậy nhiều bài toán nếu dùng chùm mặt phẳng thì rất thuận tiện nhưng nay phải dùng cách khác rườm rà hơn..

+ Mặt cầu không được trình bày thành một mục riêng, SGK chỉ giới hạn trong việc viết phương trình mặt cầu, cũng không nói đến phương trình đường tròn. Vấn đề này hạn chế việc vận dụng để giải các bài toán về mặt cầu và tương giao với đường thẳng, mặt phẳng.

3. Những điểm mới về phương pháp:

Sách giáo khoa Giải tích và Hình học 12 cơ bản đã thể hiện được những điểm mới về phương pháp: Giảm tính lý thuyết kinh viện, tăng tính thực hành, gắn với thực tiễn đời sống và góp phần đổi mới phương pháp dạy học. Thể hiện:

+ Các ví dụ mang tính thực tế hơn như công thức lãi kép và ứng dụng trong việc gữi tiền tiết kiệm, đầu tư vào các công ty,…
+ Các bài đọc thêm mang tính thực tế như như : Những vấn đề liên quan đến kinh tuyến và vĩ tuyến của trái đất, đặt vấn đề về mặt tròn xoay trong SGK Hình học 12.

+ Đưa vào nhiều hình ảnh minh họa thực tế rất sinh động. Nếu kết hợp được việc sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng phần mềm cabri cho hình không gian thì sẽ làm cho bài giảng trực quan hơn, giảm tính trừu tượng cho học sinh khi học hình không gian.

+ Bài tập đưa ra cũng rất phù hợp cho việc dạy các tiết luyện tập.
4. Những điểm mới khác:

a) Về hình thức thể hiện: 

SGK Giải tích và Hình học 12 cơ bản đã có nhiều đổi mới, hình thức đẹp, các chữ dùng để ký hiệu các biến đều được in nghiêng. Nhằm làm nổi bật các từ, các câu, các đoạn cần nhấn mạnh, sách đã in nghiêng, in đậm, đóng khung. Ngoài ra các nội dung quan trọng của bài như định nghĩa, định lý, chó ý quan trọng đều được trình bày lùi vào khoảng 2 cm so với các nội dung khác. Đó là những nội dung chính mà khi học, học sinh cần phải ghi nhí.

b) Về kiểm tra đánh giá:
Hệ thống bài tập đã có phân bố 
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 số bài tập trắc nghiệm khách quan. Tuy nhiên trong SGV có những bài kiểm tra mẫu thì phần lớn là phương pháp đánh giá truyền thống (tự luận), theo quan điểm của tác giả thì phương pháp trắc nghiệm cũng còn nhiều vấn đề cần bàn cói trước khi áp dụng đại trà.

 SGV Giải tích và Hình học 12 cơ bản đã thể hiện chi tiết các yêu cầu, nhấn mạnh trọng tâm bài dạy và ngoài ra có phần bổ sung kiến thức, giúp Giáo viên củng cố và trình bày bài dạy tốt hơn.

5. VÒ phân phối chương trình.

Mặc dù Sở GD&ĐT đã có Hội đồng bộ môn thực hiện việc phân chia chương trình theo khung của Bộ, nhưng ngay từ đầu và trong quá trình giảng dạy, bản thân tôi thấy có một số vấn đề chưa phù hợp, vì vậy đề xuất nên thay đổi một số nội dung sau đây (đối với ban cơ bản):

        1/ Các tiết ôn tập và kiểm tra học kỳ theo quy định của BGD phải ngoài phân phối chương trình trong chương. Nhưng hiện tại phân phối chương trình của Sở GD&ĐT QB thì được tính vào phân phối trong chương. 

  
2/ Phân phối hai bài khái niệm về mặt tròn xoay và mặt cầu không hợp lý và chưa hết số tiết quy định là 10 tiết chứ không phải là 9 tiết. Nên phân lại như sau:

  
+ Bài khái niệm mặt tròn xoay: tiết 12-16

  
+  Mặt cầu: tiết 17-20

  
3/ Chương phương pháp tọa độ trong không gian theo quy định của BGD là 18 tiết chứ không phải là 20 tiết, vì vậy phải phân lại đúng số tiết quy định.


4/ Nên phân bố lại số tiết phù hợp sao cho sau mỗi chương cần có ít nhất 2 tiết để ôn tập.

C. Một số kiến nghị, đề xuất:

Qua phân tích một số đặc điểm, tình hình trên cùng tham khảo một số ý kiến của tổ chuyên môn, bản thân tôi mạnh dạn đề xuất một số vấn đề sau:

1. Bộ GD&ĐT nên chỉ đạo thống nhất về cấu trúc của SGK Giải tích và hình học 12 thuộc cả hai ban chuẩn và nâng cao, tốt nhất là nên thống nhất một bộ SGK duy nhất đảm bảo chương trình chuẩn. Ngoài ra SGK có những bài đọc thêm và các dạng bài tập nâng cao đối với học sinh học theo chương trình nâng cao. Các tiết tăng thêm đối với học sinh học theo chương trình nâng cao chủ yếu học các bài đọc thêm và luyện tập.

2. Khắc phục ngay sự chênh lệch nhau về trật tự sắp xếp kiến thức và cả nội dung kiến thức giữa SGK chuẩn và Nâng cao hiện hành, cụ thể hiện tại trật tự sắp xếp của hai chương trình trên như sau:

	             SGK

Chương
	Chương trình chuẩn
	Chương trình nâng cao

	        II

Giải tích 12
	Hàm số lũy thừa
	Hàm số Mũ và l«garit

	
	Hàm số Mũ và lôgarit
	Hàm số lũy thừa

	       II

H×nhhäc 12
	Mặt nón tròn xoay
	Mặt cầu

	
	Mặt trụ tròn xoay
	Mặt trụ tròn xoay

	
	Mặt cầu
	Mặt nón tròn xoay


Vì vậy gây bất tiện cho giáo viên cùng dạy hai chương trình

 3. phục hồi lại tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị hàm số vì phần này không khó nhưng lại cần thiết cho việc khảo sát và vẽ đồ thị được chính xác hơn nhiều.

4. Thay đổi lại bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp như SGK hợp nhất 2000 nhưng có thể trong bảng nguyên hàm các hàm số thường gặp thì bỏ bớt phần nguyên hàm của hàm số hợp.

5. ĐiÒu chỉnh lại chương trình giảng dạy của lớp 12 (như đã đề xuất tại mục 5.).

_1108766225.unknown

_1301729410.unknown

_1108766401.unknown

_1237959634.unknown

_1301143682.unknown

_1108766494.unknown

_1108766353.unknown

_1108766179.unknown

_1108766224.unknown

_1108764312.unknown

_1108766152.unknown

_1108763231.unknown

